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Abstract.

Chemical routes to materials are based on transformations in solution such as  sol - gel procecessing, hydro or solvo thermal syntheses. The main advantages of sol - gel techniques for the preparation of materials are low temperature of processing, versatility, flexible rheology allowing easy shaping and embedding. It is presently possible to select starting molecules to tailor physical and chemical properites of gels, xerogels. A such adaptability must merely result in applications in the field of mechanical properties improvements, optics and sensor. The sol - gel method and dip - coating technique are also common methods of  film deposition. They allow the deposition of a large area coating at a low cost and offer advantages in controlling the structure of the film.

Chế tạo vật liệu là một ngành đã có từ khá sớm so với một số ngành khác trong hoá học. Tuy nhiên, một lĩnh vực mới phát triển gần đây nhưng cho kết quả kinh ngạc vì những ưu điểm nổi bật của nó mà chưa có vật liệu nào có được. Đó là công nghệ dưới micro - công nghệ nano - liên quan đến kích thước hạt siêu mịn cỡ 10-9m. Vật liệu nano thường được điều chế theo một số phương pháp như kết tủa điện phân, kết tủa hoá học, kết tinh, ...Một trong những phương pháp đang được quan tâm của nhiều nhà vật liệu học là phương pháp sol-gel. Trong bài viết này, tôi xin giới thiệu với các bạn về phương pháp solgel và kỹ thuật tạo màng mỏng.
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Phương pháp sol-gel [1,2,4] do R.Roy đề xuất năm 1956, cho phép trộn lẫn các chất ở quy mô nguyên tử, do đó, sản phẩm thu được có độ đồng nhất và độ tinh khiết cao, bề mặt riêng lớn, kích thước hạt nhỏ, khả năng tạo composit với thành phần khác nhau mà phương pháp nóng chảy không thể tổng hợp được; đồng thời còn tạo ra vật liệu ở các dạng khác nhau: màng, bột, khối,.... Quy trình điều chế vật liệu theo phương pháp solgel được sơ dồ hoá ở hình 1.
   Hình 1: Sơ đồ tổng chế tạo các loại vật liệu bằng phương pháp sol-gel.

Sol là hệ vi dị thể rắn  hoặc polyme phân tán trong pha lỏng, kích thước hạt rắn d=10-9-10-7m, tạo thành ở dạng kết tủa vô định hình, tinh thể hoặc ở dạng vô định hình rồi chuyển thành tinh thể nhờ quá trình hoà tan và kết tủa lại. 

Gel là hệ vi dị thể lỏng phân tán trong rắn và rắn phân tán trong lỏng. Trong đó: Hạt rắn tạo thành một mạng lưới rắn liên tục (khung ba chiều); Pha lỏng bao quanh và nằm trong lỗ hổng của khung đó (liên kết phụ trợ). 

Gel có diện tích bề mặt cao, mật độ liên kết ngang nhỏ (với nhóm OH và OR), không có hàng rào năng lượng để bảo vệ gel khỏi suy yếu thành trạng thái thuỷ tinh. Do đó, cấu trúc gel có tính tạm thời. Ngoài ra, nhiệt độ và sự có mặt dung môi gây ra biến đổi cấu trúc trực tiếp của trạng thái vô định hình hay tinh thể. Tính dày đặc của khung gel tăng trong quá trình đun nóng, năng lượng nhiệt giúp tạo các liên kết ngang mới, trừ bề mặt pha rắn - hơi. Đặc tính rõ ràng nhất của gel là tính xốp, nó cung cấp cho gel những đặc tính không thể đạt được từ những hệ thông thường. Chỉ số khúc xạ thấp của xerogel trong quang học rất có ích cho detector phát xạ Cherenkov. Diện tích bề mặt cao rất hấp dẫn trong xúc tác, đặc biệt trong trường hợp aerogel - trạng thái có hoạt động hoá học cao. Bề mặt hoạt động cũng cho phép cải thiện hoá tính. Độ xốp cao của aerogel cung cấp cả tính truyền qua và độ dẫn nhiệt thấp giúp chúng có giá trị trong cửa sổ cách nhiệt. Khả năng tạo cả lỗ xốp lớn và nhỏ cung cấp khả năng sử dụng gel rộng rãi để thu được những hệ hoạt động tối ưu.Tính xốp cũng có thể được chèn bằng polyme để tạo những composit siêu nhẹ. Tỉ số cầu nối liên kết cao của gel dẫn đến hệ số giãn nở nhiệt cao. Cấu trúc mở của gel cũng cho phép hy vọng tạo chất dẫn ion  như chất dẫn electron và điện sắc cho gốm tinh thể. Một đặc trưng khác của gel là khả năng kết hợp cả thành phần vô cơ và hữu cơ Những vật liệu này có tính thấm từ cao đến thấp, dai, bền, chống mài mòn, và chúng được ứng dụng phủ lên plastic.

Các phương pháp sol-gel khác nhau cơ bản ở quá trình chuyển hoá dung dịch ban đầu thành sol, hiện nay thực hiện theo ba hướng chính: 

1. Phương pháp thuỷ phân muối: 

Thường sử dụng các muối nitrat, clorua, nên sự thuỷ phân xem như chỉ xảy ra với các cation kim loại Mz+.

Trong môi trường nước xảy ra phản ứng hydrat hoá:
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     Mz++nH2O                          [M(H2O)n]z+  (Phức aquo)


Sau đó xảy ra phản ứng thuỷ phân:
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    [M(H2O)n]z++hH2O                        [M(OH)h(H​2O)n-h](z-h)+ + hH3O+
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     [(H2O)n-1MOH](z-1)++ H2O


[(H2O)n-1M=O](z-2)+  + H3O+

                      Phức hydroxo



Phức oxo

Các phản ứng đơn nhân hydroxo ngưng tụ thành phức đa nhân:
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[(H2O)n-1MOH](z-1)+  + [ H2O M(OH2)n-1]Z+ 
     [(H2O)n-1M  OH  M(OH2)n-1](Z-1)+                                                                                          

Các dime này tiếp tục phát triển theo các quá trình:


Kích thước hạt keo, cấu tạo của gel tuỳ thuộc tốc độ thuỷ phân (Vtp)và tốc độ ngưng tụ (Vnt): Vtp < Vnt : kích thước hạt keo nhỏ. Vtp  ≥ Vnt : tạo mạch lớn.

         Tuy nhiên, phương pháp này khó tổng hợp các oxit phức hợp do các cation kim loại thuỷ phân và ngưng tụ ở điều kiện khác nhau. Muốn có hỗn hợp oxit thf phải dùng thuỷ phân cưỡng chế.

2. Phương pháp thuỷ phân alkoxit: 

Phương pháp này đang được sử dụng khá thông dụng hiện nay, đặc biệt dùng trong điều chế Ti cỡ nano và cũng đã được nghiên cứu ở Việt Nam. Tuy nhiên giá thành alkoxit là khá đắt và khó kiếm ở Việt Nam. 
Alkoxit M(OR)n, với Mn+ là ion kim loại hoặc phi kim có tính ái điện tử; R là gốc alkyl, n là số oxyhoá. Quá trình chuyển từ dung dịch alkoxit thành sol chính là phản ứng của alkoxit với nước:

                              M(OR)n + nH2O →  M(OH)n  +  nROH


3. Phương pháp PPM (Polymeric precursor method) [2,9]: 

Phương pháp này xuất phát từ việc tổng hợp một số oxit phức hợp bằng cách hoà tan các oxit trong axit citric (CA) và dung môi hữu cơ. Khuấy và đun nóng dung dịch cuối cùng thu được gel. Nung gel ở nhiệt độ cao gần 600o thu được oxit phức hợp. Phần axit  kết hợp với dung môi tạo polyme rồi hoặc tự nó tạo phức với ion kim loại. Phần hữu cơ của phức trong điều kiện xác định sẽ trùng hợp với nhau tạo thành các phân tử polyme hoặc mạng không gian ba chiều. Kết quả là độ nhớt của dung dịch tăng đột ngột và sol biến thành gel:

               
 M – O – CO – C (  . ...   –  C – CO – O – M

Cơ chế này chỉ xảy ra khi trong phần hữu cơ có nối đôi hoặc trong dung dịch có chứa các chất có khả năng trùng ngưng tạo este với axit (ví dụ: etylenglycol, etylendiamin...). Yêu cầu này khắc phục được khó khăn của phương pháp thuỷ phân khi muốn tạo composit từ các muối có khả năng thuỷ phân khác nhau.

Hiện nay, người ta không chỉ dùng phối tử hữu cơ là Axit Citric  mà còn dùng nhiều hợp chất khác. Bản chất vẫn là các phối tử hữu cơ liên kết với cation kim loại nhằm phân bố chúng rồi xử lý nhiệt, đốt cháy phần hữu cơ để thu được sản phẩm có kích thước hạt nhỏ và độ đồng nhất cao. 

Ví dụ: Riêng nghiên cứu Ni [3,4,6,10,11,12]: có thể điều chế bằng axit acetic  đóng băng (glacial) có thêm 3-aminopropyltrimethxysilan (3-APMS) hoặc dùng thêm fofmamit, glycerol, polyvinylancol; hoặc dùng NiCl2 và dung môi 1-butanol và phối tử hữu cơ là trietylamin; dùng Niken acetat trong dung môi đơn hoặc hỗn hợp gồm 2-methoxyetanol và monoetanolamin cũng đồng thời là phối tử hữu cơ; trường Đại học của  Amiens ở EU-funded scheme (LANDSEC) đã phát triển một tiền chất mới là [Ni(acac)2(dmaeH)] và [Ni(acetate)2(dmaeH)2] (dmaeH = dimethylamino ethanol, HOCH2CH2NMe2) để cải thiện tiền chất cho chế tạo NiO sol-gel [7]. Hợp chất này tạo phức đơn nhân chứa sáu liên kết ngang với Ni(ll) trong bát diện bị vặn. Phối tử [dmaeH] liên kết khép kín với Ni(Il) trung tâm, cản trở sự tập hợp liên phân tử và dẫn đến tạo phức tan trong rượu. Cả phức hoà tan tạo dung dịch bền tạo nên những ứng dụng thực cho solgel. Các nhà nghiên cứu trường Đại học Cranfield đã thành công trong việc sử dụng phức này để tạo màng điện sắc NiO lên nền thuỷ tinh dẫn điện. Màng có tính chất quang học tốt và hoạt tính điện sắc thuận nghịch tăng trong quá trình quét vòng, rất phù hợp với ứng dụng làm vật liệu điện sắc dựa trên tungsten oxit.

Màng mỏng solgel được tạo ra theo một số kỹ thuật như [8]: nhúng phủ (dip-coating); phủ phun (spray-coating); phủ chảy (flow-coating); quay phủ (spin-coating) hay phủ hoá học (Chemical -coating). So với một số quá trình tạo màng như CVD, bay hơi, hoặc thổi (sputtering), việc tạo màng sol-gel đòi hỏi thiết bị ít phức tạp hơn và rẻ hơn. Tuy nhiên thuận lợi quan trọng nhất là khả năng kiểm soát chính xác vi cấu trúc của màng kết tủa như thể tích lỗ xốp, kích thước lỗ xốp và diện tích bề mặt. Vi cấu trúc của màng phụ thuộc vào kích thước và độ phân nhánh  của dung dịch trước khi tạo màng, tốc độ quá trình ngưng tụ và bay hơi trong suốt quá trình kết tủa màng. Kiểm soát những nhân tố này sẽ thiết kế được độ xốp của màng.Ví dụ: thể tích lỗ xốp thay đổi 0-65%, kích thước lỗ xốp từ <0.4nm tới >5nm, diện tích bề mặt từ <1 tới >250m2/g. Ngoài ra, để sản phẩm thu được có chất lượng tốt, lớp màng phủ phải đồng nhất và có độ bám dính cao. Vấn đề này thường được cải thiện bằng cách làm sạch bề mặt nền và dùng thêm phụ gia trong quá trình điều chế sol, ví dụ một số hợp chất ancol-amin có tác dụng tăng độ bám dính, polyetylenoxit (PEO) tăng độ đồng nhất... tuỳ bản chất hệ nghiên cứu. 
Chúng tôi đã áp dụng phương pháp solgel và kỹ thuật nhúng phủ chế tạo màng mỏng niken oxit/ hydroxit trên nền Ti và Ni kim loại. Sol được tạo thành bằng cách hoà tan muối Niken trong các dung môi hữu cơ khác nhau có mặt axit citric và dùng thêm phụ gia dietanolamin, dung dịch đem hồi lưu và khuấy trộn thu được sol rồi làm bay hơi dung môi thu được gel. Sau đó, màng tạo thành bằng kỹ thuật nhúng phủ rồi xử lý nhiệt đã thu được một vật liệu đặc biệt, với kích thước hạt cỡ nanomet


Hình 2 là ảnh TEM bề mặt màng điều chế được trên nền Ti kim loại sau khi xử lý nhiệt chụp ở các góc khác nhau. Qua hình ta thấy, kích thước hạt là rất nhỏ, cỡ nanomet và màng có cấu trúc xốp, rất có ý nghĩa trong điều chế vật liệu xúc tác.


Tính chất điện hoá của điện cực điều chế được thể hiện trên hình 3. Hoạt tính điện hoá thể hiện qua đỉnh pic ia; đỉnh càng cao khả năng hoạt động càng tốt. Ta thấy, điện cực Ti kim loại gần như không hoạt động (không xuất hiện đỉnh pic), điện cực Ni có ia ~ 1,3mA/cm2 nhưng điện cực màng mỏng điều chế được trên nền Ti đã có ia~ 5,5mA/cm2 còn điện cực màng mỏng điều chế được phủ trên nền Ni kim loại cho hoạt tính rất lớn, ia ~ 19mA/cm2. ưu điểm này chính là nhờ điều chế bằng phương pháp solgel  thu được lớp màng có kích thước hạt nhỏ, phân bố đều làm diện tích bề mặt tăng, khả năng xúc tác  điện hoá vì vậy cũng tăng hơn nhiều so với các phương pháp điều chế khác. Điều đó cho thấy, phương pháp solgel sẽ là một phương pháp hiệu quả trong công nghệ chế tạo vật liệu mới.
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Hình 3 : Đường cong phân cực vòng các điện cực đo trongdung dịch KOH 1M [2]:


Điện cực Ni kim loại;


Điện cực  Ti kim loại;


màng mỏng trên nền Ni


Màng mỏng trên nền Ti
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Hình 2: ảnh TEM bề mặt màng mỏng điều chế theo phương pháp solgel và kỹ thuật nhúng phủ chụp ở các góc khác nhau [2].
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